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Một số vấn đề về chăm sóc sức khỏe của người Mường và 

người Dao xã Xuân an, huyện yên Lập, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Bảo Đồng 

 

1. Đôi nét về xã Xuân an 

1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội  

Xuân an là xã miền núi vùng 3, đặc biệt khó 

khăn của huyện yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nằm 

cách trung tâm hành chính huyện yên Lập 14 

km về phía Bắc. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 

là 1.887 ha, trong đó đất nông nghiệp là 279 ha, 

còn lại là đất lâm nghiệp và đất khác. Về hành 

chính, toàn xã có 11 khu hành chính tương 

đương với 11 thôn bản. Trong đó, thôn Hon 1 và 

Hon 2 thuộc diện vùng cao, có địa hình khác biệt 

so với các thôn còn lại.  

Xuân an là một xã thuần nông. Theo thống 

kê của xã năm 2005, bình quân thu nhập là 2,1 

triệu đồng/khẩu/năm; bình quân lương thực là 

350 kg/người/năm, trong đó riêng thóc đạt 280 

kg/người/năm. Toàn xã có 3 hộ thu nhập 40 triệu 

đồng trở lên/năm, 506 hộ dùng điện, 80 hộ có 

nhà xây cấp 4 trở lên, 160 hộ có xe máy, 420 hộ 

có máy thu hình. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo theo 

chuẩn năm 20051 còn cao, chiếm 54,8% 

(370/675 hộ) và có ở cả 3 dân tộc. Nguyên nhân 

đói nghèo chủ yếu do đất canh tác không đủ, 

thiếu vốn đầu tư sản xuất. Hiện tại, mỗi khẩu 

người Dao ở thôn Hon chỉ được 5-7 thước đất 

ruộng, đời sống rất khó khăn. 

Thách thức với Xuân an hiện nay là đồng 

ruộng không tập trung, giao thông đi lại ở hai 

                                                 
1
 Theo quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 

8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

chuẩn nghèo: ở thành thị, thu nhập dưới 

260.000đ/người/tháng; ở nông thôn, thu nhập dưới 

200.000đ/người/tháng.  

thôn Hon còn khó khăn, thủy lợi chưa chủ động 

được tưới tiêu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn 

chậm, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng 

hóa còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng 

đều, việc tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất còn hạn chế. 

1.2 Dân số và đặc điểm dân cư 

Tính đến 31/3/2006, dân số xã Xuân an có 

3.064 người với 3 dân tộc là: Kinh (38%), 

Mường (55%) và Dao (7%). Sự phân bố cư trú 

các dân tộc có sự khác biệt nhất định: Người 

Kinh sống tập trung ở các thôn an Lạc 1-2, Liên 

Hiệp 1-2, và ở xen cư với người Mường trong 

thôn an Thọ 1-2. Người Dao có khoảng 45 hộ, 

tập trung ở thôn Hon 1 (24 hộ), thôn Dần (20 hộ) 

và Hon 2 (1 hộ). Họ thường cư trú ven sườn núi, 

nơi có địa hình cao hơn và tập trung thành từng 

chòm xóm. Người Mường là dân tộc chiếm đa 

số, có mặt ở tất cả các thôn và tập trung đông 

trong các thôn Thịnh, Vượng, an Thọ 1-2. 

Người Kinh và Mường thường cư trú nơi bằng 

phẳng, gần đường giao thông.  

Người Mường ở Xuân an có nhiều họ: 

Nguyễn, Bùi, Đinh Văn, Đinh Công, Phùng, 

trong đó,  họ Nguyễn và họ Bùi là hai họ đông 

nhất trong xã. Người Dao ở Xuân an có các 

dòng họ: Triệu, Dương, Lý và Trịnh, trong đó, 

họ Triệu và họ Dương là đông nhất. Vai trò 

trưởng họ ở người Mường và Dao chủ yếu là duy 

trì các mối quan hệ huyết thống, duy trì các 

phong tục tập quán. Bên cạnh chính quyền, 

trưởng họ cũng có vai trò quan trọng khi ra các 

quyết định đối với người dân trong thôn bản. 
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2. Tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

2.1 Về y tế công 

Trạm y tế của xã Xuân gồm 2 dãy nhà cấp 4. 

Cơ sở vật chất hạ tầng của trạm còn nghèo nàn, 

các công trình vệ sinh còn chắp vá, chưa đảm 

bảo các yêu cầu của chuẩn quốc gia về y tế xã. 

Mặc dù, nguồn nhân lực của trạm khá mạnh với 

2 bác sỹ,  1 y sỹ đa khoa, 1 y tá và 1 dược tá sơ 

học, nhưng các dịch vụ của trạm chưa phát triển 

đồng đều về cả y học hiện đại và y học cổ 

truyền. Đối với y học cổ truyền, trạm còn thiếu 

vườn cây thuốc đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị 

khám bệnh, tủ thuốc và cán bộ được đào tạo 

chuyên sâu. 

Điều kiện sinh hoạt và vệ sinh của người dân 

còn thấp. Số liệu điều tra thực địa của chúng tôi 

cho thấy 8 hộ (4%) có nhà vệ sinh xây kiên cố, 

hợp vệ sinh; 11 hộ (5,5%) dùng bếp kiên cố. 

Người dân chưa thực sự quan tâm đến vệ sinh cá 

nhân. 

Về nước sinh hoạt, đến năm 2005 toàn xã có 

500 hộ (74%) được dùng nước sạch, trong đó, 

485 hộ có giếng xây. Những hộ chưa có nước 

sạch tập  trung chủ yếu ở thôn Thịnh, Hon 1 và 

Hon 2. Nguồn nước của những hộ này chủ yếu là 

nước khe, suối. Thêm vào đó, tập quán và thói 

quen sử dụng nước sinh hoạt trực tiếp, không qua 

xử lý là một trong những nguyên nhân gây mắc 

các bệnh về mắt, tiêu hoá, phụ khoa. 

2.2 Về y tế tư nhân 

Trong xã Xuân an không có thầy thuốc tư 

nhân với chuyên môn Tây y. Người dân được 

khám chữa bệnh miễn phí thông qua thẻ 1392. 

Trường hợp mắc bệnh, người dân thường tìm đến 

các cơ sở y tế công, bệnh nhẹ thì khám chữa ở 

                                                 
2
 Thẻ 139 là thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho người 

nghèo theo điều 2 của quyết định số 139/2002/QĐ-

TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. 

trạm y tế, bệnh nặng thì chuyển lên bệnh viện 

huyện, tỉnh hoặc trung ương. 

Do xuất phát từ cuộc sống tự cấp, tự túc và 

khó khăn về kinh tế, các dân tộc Mường và Dao 

thường vẫn sử dụng thuốc nam để chữa các loại 

bệnh thông thường, những bệnh mãn tính, bệnh 

của người già hoặc những bệnh ở địa phương có 

phương thuốc gia truyền. 

2.3 Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền 

Mỗi người dân xã Xuân an đều ít nhiều biết 

một số  bài thuốc nam chữa bệnh thông thường 

như cảm sốt, ho, mụn nhọt... Số người được coi 

là thầy thuốc nam/thầy lang và đã từng chữa 

bệnh cho người khác ước khoảng 30 người. Các 

thầy thuốc nam gồm cả nam và nữ, nhưng số 

lượng nữ nhiều hơn nam. Các loại bệnh chữa 

bằng thuốc nam khá đa dạng, gồm cả nội khoa, 

ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa. Hình thức 

chữa bệnh có thể  là dùng thuốc hoặc không 

dùng thuốc (chữa mẹo). Tuy có nhiều thầy thuốc 

nam như vậy nhưng chưa có ai đăng ký hành 

nghề và được cấp phép của ngành y tế. Chi hội y 

học cổ truyền của xã cũng chưa được thành lập 

để quản lý những thầy thuốc này.  

Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một số vấn 

đề liên quan đến việc khám chữa bệnh bằng 

thuốc nam của người Mường và người Dao. 

- Phương pháp khám chữa bệnh 

Trong khám bệnh, các thầy thuốc nam ở đây 

đều chỉ sử dụng phương pháp hỏi bệnh (“văn, 

vấn, vọng” trong đông y). Tuy nhiên, cũng có 

một số thầy thuốc nam sử dụng kết quả khám 

lâm sàng và phi lâm sàng của bệnh viện để chẩn 

đoán bệnh. 

Không dùng cân như ở các hiệu thuốc đông y, 

các thầy thuốc nam ở Xuân an chỉ sử dụng vốc 

tay để bốc thuốc. Mỗi lần cho thuốc người bệnh, 

thầy thuốc thường bốc ít nhất 3 thang. Sau khi 

người bệnh uống, nếu chưa khỏi thì tiếp tục đến 
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lấy thuốc, thầy thuốc sẽ hỏi diễn biến của bệnh 

và thay đổi một số vị thuốc tùy theo sự tăng hoặc 

giảm của bệnh. 

Trong truyền thống, các thầy thuốc người 

Dao và người Mường chỉ chữa bệnh cứu người 

“làm phúc” mà không lấy tiền công, tiền thuốc. 

Hiện nay, do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, 

tuy tinh thần này vẫn còn chủ đạo nhưng các 

thầy thuốc đã lấy tiền thuốc để bù đắp lại công 

sức phải đi tìm nguồn thuốc hoặc phải bỏ tiền 

thuê người đi lấy thuốc ở rừng xa hoặc trả tiền 

mua thuốc của người khác. Mỗi thang thuốc nam 

thường có giá từ 3.000-5.000 đồng. Giá thuốc 

như vậy là phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của 

người dân ở đây. 

Một số thầy thuốc có sổ sách ghi lại từng 

bệnh nhân đến khám chữa bệnh và số tiền thuốc 

thu được. Đa số các thầy thuốc không ghi chép, 

tổng kết số bệnh nhân đến khám chữa bệnh mà 

chỉ nhớ trong đầu những số liệu này.  

- Phương pháp học nghề thuốc nam 

Theo kể lại của các thầy thuốc nam, họ học 

nghề theo nhiều cách khác nhau. ông Hà Văn T. 

kể rằng: ông nội của ông là một lương y. Lúc 

nhỏ, ông thường theo ông nội vào rừng lấy cây 

thuốc. Đến năm 1984 ông T. nằm ngủ mơ thấy 

có một người dạy ông làm thuốc chữa bệnh, 

hướng dẫn ông đi lấy lá thuốc, cách chữa bệnh 

(người hướng dẫn trong mơ không cho ông biết 

tên và không cho nhìn thấy người). Ngày hôm 

sau, ông đi vào rừng theo hướng dẫn trong mơ để 

lấy cây thuốc về chữa bệnh cho bệnh nhân gần 

nhà bị viêm cơ và đau bụng. Quả nhiên, người 

bệnh đó khỏi. Từ đó, ông chú tâm vào nghiên 

cứu những cây thuốc, những bài thuốc mà xưa 

kia ông nội đã làm. Thêm vào đó, ông tìm tòi 

sách vở đọc, học những kinh nghiệm chữa bệnh 

của dân gian. Ban đầu, ông chữa bệnh làm phúc, 

giúp đỡ bà con hàng xóm, không thu tiền nên 

không lập sổ sách theo dõi. Khi có người nhờ vả 

thì ông vào rừng lấy lá thuốc về chữa. Từ năm 

1995 trở lại đây, do nhu cầu người bệnh đông 

hơn, cây thuốc ngày càng hiếm, đi kiếm xa, thậm 

chí phải mua, vì vậy, ông đã thu tiền thuốc và bắt 

đầu lập sổ khám bệnh theo dõi số lượng bệnh 

nhân, loại bệnh, tình trạng sau khi được chữa trị 

(khỏi, đỡ hay không đỡ). Ngoài ra, ông còn lập 

sổ mua thuốc để cân đối lấy tiền thuốc bệnh 

nhân. Hiện tại ông T. đang truyền nghề cho 

người con trai bằng cách trực tiếp đưa con vào 

rừng chỉ cho biết cây thuốc, tên cây, mặt cây 

thuốc, tác dụng chữa bệnh. Đồng thời, ông 

hướng dẫn người con trai biết cách thu thập cây 

thuốc, đem về trồng ở vườn nhà. 

Chị Hà Thị T. lúc còn nhỏ học từ bố đẻ (ông 

Hà Xuân H.) lấy cây thuốc trên  rừng về chữa 

bệnh cho bà con hàng xóm. Sau khi lấy chồng, 

chị vẫn theo bố học nghề thuốc. Một hôm, chị 

nằm mơ thấy một bà già đến đầu giường bảo chị 

đi lấy thuốc trong rừng. Bà già căn dặn chị tỉ mỉ 

từng cây thuốc và tính năng chữa bệnh. Khi tỉnh 

dậy, chị biết mình nằm mơ nhưng mọi lời căn 

dặn trong mơ vẫn in sâu trong trí nhớ của chị. 

Hôm sau, chị tự mình vào rừng lấy lá thuốc đem 

về chữa trị cho bố chồng đang bị sưng khớp cổ 

chân. Sau 7 ngày, bố chồng chị khỏi sưng và 

đau. Tiếp sau đó, nếu biết bà con hàng xóm ai bị 

ốm đau là chị đến thăm hỏi và đi lấy lá thuốc 

chữa với mục đích là làm phúc. Cứ như vậy, khi 

bị ốm đau, người nọ mách bảo người kia đến nhờ 

chị chữa.  

Chị Phùng Thị Th. cũng có quá trình học tập 

như chị T.. Chị Th. được mẹ đẻ hướng dẫn đi lấy 

cây thuốc, nhận biết cây thuốc, tính chất chữa 

bệnh, cách dùng thuốc (lấy thân, rễ, lá hay hoa 

quả). Chị chịu khó học tập và giúp mẹ làm thuốc 

cứu người bệnh. Sau khi lấy chồng, chị được mẹ 

chồng, bà cũng làm nghề thuốc, hướng dẫn dạy 

bảo tiếp. Năm 27 tuổi, chị được mẹ chồng tạo 

điều kiện cho hành nghề bằng cách đưa ra chợ 
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bán hàng. Từ đó đến nay, cứ đến phiên chợ là chị 

dọn hàng thuốc bán ở chợ Xuân an. Những ngày 

khác, chị tham gia trồng cây thuốc trong vườn và 

thu hái lá thuốc trên rừng, trong vườn. Ngoài ra, 

chị còn thu mua thuốc của một số người đồng 

tộc. 

Chị Đinh Thị L. sinh ra trong một gia đình có 

nhiều đời làm thuốc nam. Gần đây nhất, bà ngoại 

chị đã truyền nghề cho mẹ chị và sau đó mẹ chị 

lại truyền cho chị. Từ lúc còn nhỏ, mẹ chị thường 

cho chị theo vào rừng hái thuốc. Mẹ chị dặn chỉ 

được đi theo, không được hỏi mà nhìn theo mẹ 

lấy lá cây gì trong rừng thì làm theo. Khi về nhà 

mới được phép hỏi cây gì chữa bệnh gì, cách sử 

dụng cây thuốc như thế nào. Cứ như thế, đến 

năm 1994 mẹ chị qua đời thì chị bắt đầu hành 

nghề độc lập lấy thuốc chữa bệnh cho nhân dân 

trong vùng. 

ông Nguyễn Văn V. học nghề thuốc từ nhỏ 

qua sách chữ Nho và sách quốc ngữ. ông tự mua 

sách của Trung Quốc, sách của Tuệ Tĩnh, sách y 

tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn ông về học. 

Những năm kháng chiến, ông công tác ở vùng 

rừng núi và đã tích cực học thêm các bài thuốc 

của đồng bào dân tộc Mường, dân tộc Dao.  

ông Triệu Tài Th. được bố đẻ và mẹ vợ 

truyền nghề trực tiếp bằng cách dẫn đi lấy thuốc 

trên rừng núi. ông học nghề thuốc chủ yếu để 

giúp đỡ bà con trong cộng đồng lúc ốm đau, 

không kinh doanh lấy tiền. ông Th. còn học 

cách chữa mẹo (mằn) và chữa thành công một số 

bệnh. 

- Các tín ngưỡng liên quan đến nghề thuốc 

Các thầy thuốc nam người Mường, người Dao 

ở Xuân an không lập bàn thờ thần thuốc như 

những đồng tộc ở một số nơi khác. Khi đi lấy 

thuốc trên rừng hoặc có bệnh nhân đến lấy thuốc, 

họ không có nghi thức cúng bái, cầu xin thần 

linh. Hầu hết các thầy thuốc chỉ cúng bái người 

truyền nghề thuốc, người dạy nghề thuốc cho họ 

vào các ngày rằm (15 âm lịch hàng tháng) hoặc 

ngày tết Nguyên Đán để tỏ lòng tri ân. Một số 

người bệnh sau khi khỏi đã mang lễ vật đến tạ ơn 

thầy thuốc. Lễ vật của họ được thầy thuốc đặt lên 

bàn thờ để cúng người truyền nghề, hoặc dạy 

nghề thuốc cho thầy thuốc.  

- Bảo tồn nghề thuốc và cây thuốc 

Hiện tại, nguồn cây thuốc chữa bệnh ngày 

càng khan hiếm do bị khai thác nhiều, nên các 

thầy thuốc phải bỏ nhiều công sức mới tìm được. 

Vì vậy, nhiều người đã di thực các cây thuốc quý 

từ rừng về vườn nhà hoặc tìm mua cây giống về 

giữ để duy trì giống cây thuốc. ông Hà Xuân H. 

cùng người con trai đã thu thập được khoảng 20 

loại cây thuốc quý từ trên rừng về trồng trong 

500 m2 đất tại vườn nhà. Những cây thuốc trên 

đã đóng góp rất lớn vào việc chữa bệnh và thu 

nhập kinh tế cho gia đình ông. Quan điểm của 

ông là muốn duy trì phát triển vốn quý này của 

tổ tiên, của dân tộc, nhằm mục đích giúp đỡ 

người bệnh, người nghèo. Nguyện vọng lớn nhất 

của ông là thành lập được Hội y học cổ truyền 

của xã Xuân an để tập hợp những người làm 

nghề nhằm trao đổi, học tập lẫn nhau. 

Chị Phùng Thị Th. mong muốn theo học một 

lớp chuyên môn nào đó về cách chữa bệnh và 

cây dược liệu, được phép hành nghề phục vụ bà 

con quê hương dưới sự cho phép của Nhà nước 

và các nhà chuyên môn. Chị kiến nghị với cơ 

quan quản lý nhà nước và các cơ quan chức năng 

tạo điều kiện cho chị thuê đất, vay vốn để phát 

triển trồng cây thuốc, tránh để những cây thuốc 

quý bị mai một. 

ông Triệu Tài T. có ý định kết hợp với một 

số người hành nghề y học cổ truyền thuộc dân 

tộc Mường viết những bài thuốc thành sách, 

nhằm lưu lại cho đời sau. 
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3. Kết luận và khuyến nghị 

Người dân xã Xuân an hiện nay vẫn sử dụng 

thuốc nam và dịch vụ chữa bệnh bằng thuốc nam 

để giải quyết các bệnh tật thông thường và một 

số bệnh mãn tính do giá cả của thuốc nam phù 

hợp với hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn. Hơn 

nữa, họ tin tưởng ở khả năng chữa bệnh của các 

thầy thuốc dân tộc Mường và dân tộc Dao trong 

xã. Mặt khác, trạm y tế xã chưa có dịch vụ khám 

chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 

Các thầy thuốc nam trong xã còn hoạt động 

tự phát, chưa tổ chức được hội y học cổ truyền 

nên chưa thống nhất được phương pháp khám 

chữa bệnh, chưa phối hợp chặt chẽ với nhau. 

Ngành y tế địa phương chưa quản lý có hiệu quả 

đối với những người này. Chính quyền và ngành 

y tế địa phương nên sớm tổ chức Hội y học cổ 

truyền trong xã để tạo điều kiện cho các thầy 

thuốc nam được sinh họat trong tổ chức nghề 

nghiệp, được trao đổi chuyên môn, thống nhất 

các quy định khám chữa bệnh, ghi chép hồ sơ 

bệnh nhân, cũng như nâng cao trình độ nghiệp 

vụ. 

Các bài thuốc chữa bệnh của người Mường và 

người Dao có nguy cơ bị mất mát, thất truyền do 

không được ghi chép và phổ biến rộng rãi. Các 

cây thuốc quý ngày càng khan hiếm do bị khai 

thác mạnh mẽ và không được khuyến khích bảo 

tồn, di thực về trồng tại vườn nhà hoặc vườn 

thuốc của trạm y tế. Vì thế, việc sưu tầm, phổ 

biến các bài thuốc, cây thuốc quý rộng rãi trong 

cộng đồng cần được khuyến khích nhằm kết hợp 

chặt chẽ hai nền y học trong chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng. Hỗ trợ để mọi người dân có ý thức 

trồng các loại cây thuốc, nhất là các cây thuốc 

quý trong vườn nhà. Trạm y tế phải trang bị đủ 

các phương tiện khám chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền, xây dựng vườn thuốc nam để cung cấp 

thuốc chữa bệnh và bảo tồn vốn gen các cây 

thuốc quý.   
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